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I- Lịch sử hoạt động của Công ty:
1- Những sự kiện nổi bật của công ty năm 2011:


Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức sản xuất từ các phòng ban chức năng của Công ty, các xí nghiệp, chi nhánh trực thuộc và các phân xưởng, tổ đội sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. 

Bổ nhiệm ông Khương Đức Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay ông Lương Văn Sơn từ ngày 01/02/2011.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty từ ngày 11/5/2011.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 11/02/2011.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Nhơn giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát công ty từ ngày 10/5/2011.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Trung Phi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát công ty từ ngày 10/5/2011.

Miễn nhiệm ông Lương Bá Quang Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/10/2011.


Miễn nhiệm ông Lê Minh Mạnh Thành viên Ban kiểm soát công ty từ ngày 10/5/2011.


Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 10/5/2011, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 21 CT/ NQ-ĐHĐCĐ 2011 với 10 nội dung.

2- Quá trình phát triển :

Công ty xi măng Sông Đà Yaly là đơn vị thành viên của Tập đoàn Sông Đà - Bộ xây dựng. Tiền thân là Công ty sản xuất và kinh doanh vật tư vận tải Sông Đà 16 theo Quyết định số: 725/ BXD-TCĐT ngày 22/08/1996 của Bộ Xây dựng, được thành lập lại theo Quyết định số 11/TCT-TCĐT, ngày 05/3/2002. 

Năm 2003, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ( Theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 18/6/2002 của Chính phủ ). Tháng 7 năm 2003 Công ty được cổ phần hoá và hoạt động theo luật doanh nghiệp theo Quyết định số: 936 QĐ/BXD ngày 03/7/2003.
* Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
+ Sản xuất và kinh doanh sản phẩm Xi măng Sông Đà; 

+ Sản xuất và kinh doanh vỏ bao xi măng, vật liệu xây dựng;

+ Khai thác đá bằng phương pháp khoan nổ mìn ;

+ Vận chuyển xi măng và vật liệu xây dựng bằng phương tiện cơ giới đường bộ theo các hợp đồng kinh tế chi tiết với khách hàng;

+ Kinh doanh vật liệu phi quặng, Sắt thép xây dựng, xăng, dầu nhớt;

+ Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng sửa chữa máy xây dựng, ôtô vận tải, sửa chữa trung đai tu ôtô;


+ Vận tải thuỷ, khai thác cát bằng phương tiện tàu hút, gầu quặng;


+ Sản xuất điện; 


+ Phân phối và kinh doanh điện;


+ Trang trí nội thất; 


+ Xây dựng công trình dân dụng;


+ Xây dựng công trình thuỷ lợi; 


+ Xây dựng công trình giao thông;


+ Xây lắp Công trình công nghiệp (xây lắp điện);


+ Sản xuất và kinh doanh phân bón các loại;

+ Khai thác và thu gom than bùn; 


+ Mua bán khí đốt hoá lỏng (gas);

+ Nhận uỷ thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân.


Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển từ một Công ty chủ yếu là hoạt đơn thuần , đến nay đã bổ sung thêm nhiều chức năng với quy mô lớn mạnh về mọi mặt, đa dạng về nghành nghề kinh doanh.


Trong quá trình hoạt động Công ty đã tham gia cung cấp vật tư, thiết bị cho các công trình thuỷ điện trọng điểm của Quốc gia như : 


Công trình thuỷ điện Yaly; Công trình thuỷ điện SêSan 3 ; Công trình y thuỷ điện Sê San 4 ; Công trình thuỷ điện Pleikrông, Công trình thuỷ điện Xekaman 1; Công trình thuỷ điện Xekaman 3 tại nước CHDCND Lào ...  


Trong giai đoạn 2003- 2011, Công ty đã có những bước đột phá to lớn về công nghệ và kỹ thuật khi tiến hành đầu tư đồng bộ hàng loạt xe máy thiết bị của các nước phát triển đáp ứng nhu cầu vận chuyển vật tư thiết bị cho các công trình.

Hiện nay Công ty có 112 đầu xe máy thiết bị với tổng giá trị nguyên giá 117 tỷ đồng. Lực lượng lao động hiện nay của Công ty có trình độ chuyên môn, đoàn kết, gắn bó, kinh nghiệm lâu năm, đã và đang tham gia sản xuất, thi công trên các công trình ở khắp mọi miền đất nước.


Với những thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh, Công ty xi măng Sông Đà Yaly đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân như: 

-  Năm 2003: Công đoàn Ngành Xây dựng Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc  

- Năm 2004:  

+ Bộ xây dựng tặng Cờ  “Đơn vị thi đua xuất sắc ngành  Xây dựng” 


+ Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.  

- Năm 2005: 


+ Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng cờ đơn vị hoạt động Công đoàn xuất sắc. 

     
+ Tổng công ty Sông Đà tặng cờ giải nhì đơn vị xuất sắc toàn diện.

- Năm 2006: 


+ Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng 3.


+ Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng cờ đơn vị hoạt động Công đoàn xuất sắc .


+ TCT Sông Đà tặng cờ đơn vị thực hiện tốt công tác An toàn bảo hộ lao động .

- Năm 2007: 

+ Bộ xây dựng tặng Bằng khen Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD.

+ Bộ xây dựng tặng Bằng chứng nhận Đơn vị “ Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC nghàng Xây dựng ”.

- Năm 2008 : 

+ Bộ xây dựng tặng Bằng khen đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD.
- Năm 2009:


+ Bộ xây dựng tặng Tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2010:


+ Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD.


Ngoài ra nhiều cá nhân của đơn vị được tặng thưởng Huân chương lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và những danh hiệu khen thưởng khác.
3- Định hướng phát triển của Công ty:

Năm 2012 Công ty cố gắng đạt giá trị tổng sản lượng đạt  từ 250 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 4,6 tỷ đồng. 
* Công tác tổ chức và phát triển doanh nghiệp:


Tiếp tục sắp xếp và cơ cấu lại tổ chức, trong đó sắp xếp lại các xí nghiệp, phòng ban; Rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định quản lý cho phù hợp với pháp luật và theo hướng phân cấp triệt để, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cá nhân, để bộ máy điều hành hoạt động hiệu quả, năng động, phù hợp với tình hình nhiệm vụ phát triển SXKD của Công ty. 
* Công tác phát triển thị trường, lĩnh vực SXKD:


Củng cố và mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong việc tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp, từng bước phát triển hoạt động kinh doanh xây lắp, phục vụ xây lắp theo năng lực của đơn vị. Nghiên cứu phát triển sang thị trường Nam và Trung Lào, các công trình, dự án của TCT.

* Nâng cao tiềm lực tài chính của công ty:


Tập trung thu vốn, nợ đọng tại các công trình trọng điểm để đảm bảo đủ vốn cho SXKD, đặc biệt không để thiếu nguyên vật liệu để sản xuất xi măng. Giảm tới mức tối thiểu công nợ, không có công nợ khó đòi, không để tình trạng bán hàng không thu được tiền.

Nghiên cứu đầu tư, hợp tác đầu tư kinh doanh vào một số lĩnh vực: Vật liệu xây dựng (gạch, đá, phụ gia puzơlan cho bê tông, cát xây dựng), trồng cao su,...


Chuẩn bị mọi điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp vật tư chủ yếu (xi măng, xăng dầu, phụ gia, cát) và các nhiệm vụ khác tại các công trình trọng điểm theo nhiệm vụ được phân giao và hợp đồng đã ký kết.
* Phát triển nguồn lực con người: 

Phát triển cán bộ nguồn nhằm trẻ hoá đội ngũ cán bộ. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại để nâng cao trình  độ tay nghề, nghiệp vụ và trình độ quản lý, đặc biệt đội ngũ cán bộ làm công tác Marketing, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới.
II- Báo cáo của Hội đồng quản trị:

II.1- Công tác quản trị doanh nghiệp: 

1- HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:
- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2011 trên cơ sở phân giao nhiệm vụ của Tập đoàn Sông Đà cho Công ty và mục tiêu, tiến độ thi công các công trình thủy điện Xekaman 3, Xekaman 1; thị trường xi măng các tỉnh Tây Nguyên phù hợp định hướng phát triển Công ty đến năm 2015;

- Định kỳ hàng quý, HĐQT họp xem xét, đánh giá kết quả SXKD và giao kế hoạch trong quý, xem xét điều chỉnh kế hạch cho phù hợp với thực tế SXKD, giải quyết tháo gỡ các vướng mắc và xử lý kịp thời;
- HĐQT giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc, bộ máy điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chỉ đạo bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; giám sát thực hiện các chỉ tiêu kinh tế. Cùng với Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc với chủ đầu tư trong công tác thanh toán, giao việc. Hình thức giám sát: Thẩm định báo cáo kết quả SXKD định kỳ hàng quý, mời bộ máy điều hành dự họp HĐQT để trực tiếp báo cáo kết quả SXKD và những vấn đề cần quan tâm tháo gỡ. Thường xuyên thảo luận để đạt được sự thống nhất cao giữa Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Việc giám sát, chỉ đạo của HĐQT đúng thẩm quyền, có hiệu lực, không gây sự chồng chéo trong công tác quản lý, điều hành;
- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2011 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2-  Đánh giá công tác quản lý của Công ty. 
- Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ Công ty đã ban hành đầy đủ và thường xuyên được bổ sung, sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD. Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy luật kinh tế và trình độ, năng lực quản lý của cán bộ đã phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo của bộ máy quản lý, điều hành các cấp;

- Năm 2011 chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp đã từng bước được nâng cao; HĐQT và bộ máy quản lý, điều hành các cấp quyết định các vấn đề trong hoạt động SXKD chính xác, kịp thời;

- Trong quá trình hoạt động SXKD, HĐQT và bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các loại thuế, về quản lý chất lượng sản phẩm và chế độ chính sách đối với người lao động;
 Những tồn tại: Hầu hết các Thành viên HĐQT đều kiêm nhiệm công tác nên có một số Thành viên HĐQT chưa đầu tư thời gian cho công việc được phân công, điều đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác giám sát và chỉ đạo SXKD của Công ty.
3- Các văn bản HĐQT đã ban hành trong năm 2011:

Tổng số văn bản ban hành năm 2011 là 33 văn bản, các văn bản được định dạng như sau: 
Trong đó:

- Nghị quyết, quyết định
: 34 văn bản;

- Tờ trình, báo cáo

: 04 văn bản;

Phân theo lĩnh vực:

Công tác điều hành: 




09 văn bản;

Công tác nhân sự: 





04 văn bản;

Ban hành sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định: 
17 văn bản;

Tài sản: 






04 văn bản;

Công tác đầu tư: 





02 văn bản;

Khác: 







02 văn bản.

Các văn bản HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, đảm bảo tính pháp lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Văn bản ban hành được thông qua Thành viên HĐQT tại phiên họp hoặc lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy chế quản trị của Công ty. Các văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung và tính khả thi cao.

4- Công tác tổ chức cán bộ: 

- Công tác tổ chức và cán bộ đã được HĐQT thực hiện đúng thẩm quyền, theo quy định của Điều lệ Công ty, trên nguyên tắc nhiệm vụ SXKD, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đơn vị, trên cơ sở năng lực, trình độ thực tế của cán bộ, đảm bảo đủ điều kiện đề bạt và bổ nhiệm.

- Trong năm 2011 bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc, cho thôi giữ chức vụ 01 Phó Tổng giám đốc (do chuyển công tác đến đơn vị khác); Trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT, bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

II.2- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2011 :
1- Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2011:

- Năm 2011 mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là SXKD sản phẩm xi măng cung cấp cho thị trường các tỉnh Tây Nguyên và kinh doanh vật tư, vận tải phục vụ thi công các công trình thuỷ điện: Xekaman 1, Xekaman 3 tại Lào.
- Bên cạnh việc phải đảm bảo phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch SXKD như: doanh thu, chi phí, lợi nhuận thì phải chăm lo đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống của hơn 400 CBCNV; thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.
2- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:
- Giá trị sản lượng thực hiện 229,113 tỷ đồng/KH 278,402 tỷ đồng đạt 82%

- Doanh thu thực hiện 247,696 tỷ đồng/KH 270,053 tỷ đồng đạt 92%

- Lợi nhuận sau thuế: -17,880 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV/tháng/người thực hiện 2.677.000 đồng đạt 91% KH
- Giá trị đầu tư thực hiện 2,760 tỷ đồng/KH 2,95 tỷ đồng đạt 94%.
3- Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu: 

 
Năm 2011 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly hoạt động SXKD trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, do đó Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà ĐHĐCĐ đề ra cả về giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. 

(Nguyên nhân không hoàn thành được giải trình trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty kèm theo).

II.3- kế hoạch chương trình, công tác năm 2012:  
1- Kế hoạch SXKD năm 2012

Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu
- Năm 2012 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly với nhiệm vụ chính sản xuất, kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình dân sinh tại Tây Nguyên và cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình thuỷ điện Xêkaman 1, Xêkaman 3 nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.
- Với phương châm đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; duy trì đời sống văn hoá tinh thần phong phú, phát triển tinh thần đoàn kết, gắn bó trong Công ty, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Công ty phát triển vững mạnh.
- Tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển Công ty tạo đà cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015.
2- Các chỉ tiêu kinh tế năm 2012

- Giá trị SXKD 



: 250,800 tỷ đồng
- Doang thu



: 257,256 tỷ đồng

- Lao động tiền lương 


:

+ Tổng số CBCNV bình quân 
: 390 người

+ Thu nhập bình quân 

: 2.735.000 đồng

- Các khoản nộp Nhà nước

: 1,969 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế 

: 6,209 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế 


: 4,657 tỷ đồng

3- Một số giải pháp thực hiện 

Để giải quyết các vấn đề tồn tại năm 2011và hoàn thành nhiệm vụ SXKD  năm 2012 và cũng là cơ sở xây dựng và phát triển đơn vị, HĐQT triển khai một số giải pháp cơ bản như sau:
- Đổi mới phương pháp làm việc của HĐQT nhằm hoạt động hiệu quả hơn, duy trì công tác họp định kỳ hàng quý để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định chỉ đạo SXKD của HĐQT.

- Giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc, bộ máy điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chỉ đạo bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty; Giám sát thực hiện các chỉ tiêu kinh tế. Cùng với Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với chủ đầu tư trong công tác thanh toán, thu hồi công nợ, giao việc ...

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ về mọi mặt từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả.

- Thực hiện hệ thống thông tin báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác trong việc xử lý thông tin theo phân cấp quản lý để chỉ đạo điều hành công việc và có biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
III- Báo cáo của ban Giám đốc:

III.1- Tình hình thực hiện kế hoạch sxkd năm 2011:
1- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2011:

	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	KH năm 2011
	TH năm 2011
	% TH năm

	I
	Tổng giá trị sản l​ượng
	106đ
	278.402
	229.113
	82%

	1
	Giá trị xây lắp
	106đ
	4.269 
	 
	

	2
	Sản xuất công nghiệp
	106đ
	105.640
	70.175
	

	3
	SP, bán SP phục vụ XL
	106đ
	6.440
	9.038
	

	4
	Kinh doanh vật tư​ vận tải
	106đ
	162.053
	149.900
	

	II
	Tiêu thụ xi măng
	tÊn
	100.000
	53.558
	54%

	 
	Xi măng Sông Đà Yaly
	tÊn
	60.000
	40.872
	

	 
	Xi măng lò quay tự nghiền
	tÊn
	40.000
	12.686
	

	III
	Lao động tiền lư​ơng
	
	 
	 
	

	
	Tổng thu nhập của CBCNV
	103đ
	18.332.820
	14.072.521
	

	
	Tổng số CBCNV 
	ng​­êi
	517
	438
	

	
	Thu nhập bình quân tháng
	103đ
	2.955
	2.677
	91%

	IV
	Chỉ tiêu tài chính
	
	
	
	

	 1
	Doanh thu
	106đ
	270.053
	247.696
	92%

	 2
	Chi phí 
	106đ
	261.476
	265.301
	101%

	 3
	Lợi nhuận tr​ước thuế
	106đ
	8.577
	-17.605
	

	 4
	Lợi nhuận sau thuế
	106đ
	6.432
	-17.880
	

	 5
	Nộp ngân sách 
	106đ
	9.194
	-2.060
	

	 6
	Tỷ suất lợi nhuận 
	
	 
	 
	

	 
	Lợi nhuận cận biên 
	%
	3,18%
	
	

	 
	Lợi nhuận sau thuế/VĐL
	%
	14,29%
	
	

	 
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	3,71%
	
	

	 
	LN sau thuÕ/vèn CSH
	%
	10,53%
	
	

	 7
	Vốn điều lệ
	106đ
	45.000
	45.000
	100%

	 8
	Vốn CSH
	106đ
	61.100
	42.610
	70%

	 9
	Tổng tài sản
	106đ
	173.585
	147.142
	85%

	V
	Thu vốn
	106đ
	275.000
	241.079
	88%

	VI
	Khối l​ượng chủ yếu
	
	 
	 
	

	1
	Sản xuất xi măng Sông Đà Yaly
	tÊn
	60.000
	39.587
	66%

	2
	Nghiền, gia công  XM lò quay lừ nguồn Clinker ngoài
	tÊn
	40.000
	17.186
	43%

	3
	Khai thác đá vôi
	m3
	60.000
	30.027
	50%

	4
	Khai thác & cung cấp cát
	m3
	57.000
	48.134
	84%

	5
	Kinh doanh Xi măng PCB30& PCB40 (XCM1&XCM3)  
	tÊn
	31.000
	26.406
	85%

	6
	Kinh doanh Xi măng PC40(XCM3)
	tÊn
	9.000 
	5.198
	58%

	7
	Kinh doanh phụ gia Puzolan
	tÊn
	1.100
	1.005
	91%

	8
	Kinh doanh dầu Diesel 
	lít
	5.200.000
	3.338.680
	64%

	VII
	Đầu tư
	106đ
	2.950 
	2.760 
	94%


2- Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2011:
Năm 2011, kết quả hoạt động SXKD của Công ty không đạt kế hoạch đề ra cả về giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể như sau:

2.1- Thực hiện kế hoạch giá trị sản lượng:
a) Xây lắp:
- Thực hiện: 0 đồng/KH 4,269 tỷ đồng.

- Nguyên nhân: Các hạng mục công việc dự kiến tại thủy điện Đambri 1 và Xekaman 1 không thực hiện được do công trình chưa triển khai.

b) Sản xuất công nghiệp:
- SX & TT Xi măng Sông Đà Yaly: không hoàn thành kế hoạch, nguyên nhân chính là do:

+ Các công trình xây dựng tại địa bàn hầu hết bị đình trệ do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế và mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ;

+ Thị phần của xi măng mác thấp PCB30 ngày càng thu hẹp. 
- Xi măng lò quay (chủ yếu là xi măng Hạ Long):  Hoạt động nghiền và tiêu thụ không đạt kế hoạch do các nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Công trình TĐ Xekaman 1 dãn tiến độ nên khối lượng xi măng cung cấp sang công trường đạt rất thấp;
+ Việc cung ứng Clinker cho sản xuất gặp khó khăn về vốn thanh toán; thời tiết bất thường ảnh hưởng tới công tác vận chuyển bằng đường biển từ nhà máy về cảng Quy Nhơn;

+ Công tác phối hợp sản xuất và tiêu thụ SP với Công ty CP Xi măng Hạ Long thực hiện chưa tốt do nhiều nguyên nhân như về xúc tiến bán hàng, cơ chế giá bán không phù hợp với thị trường, vùng thị trường còn chồng chéo với sản phẩm của nhà máy chính… 

- Đá xây dựng: Dự án mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 25 chưa triển khai, tình hình tài chính khó khăn, các công trình xây dựng bị đình trệ nên nhu cầu tiêu thụ thấp, làm cho SX&TT đá không đạt kế hoạch.   
c) Kinh doanh vật tư, vận tải:
Giá trị TH 149,900 tỷ đồng/ KH 162,053 tỷ đồng đạt 93%. 

Trong đó:


- Công trình Xekaman 3: Hoàn thành kế hoạch đề ra, đáp ứng cơ bản nhu cầu một số vật tư chính để để đảm bảo mục tiêu tiến độ phát điện các tổ máy theo chỉ đạo của Tập đoàn.
- Công trình Xekaman 1: Do công trình dãn tiến độ nên hoạt động SXKD của đơn vị tại Xekaman 1 không hoàn thành kế hoạch đề ra. 

- Công tác khác: Kinh doanh xi măng lò quay TH 2.066 tấn/KH 12.000 tấn đạt 17%; vận chuyển xi măng Sông Đà Yaly, Hạ Long TH 26.137 tấn/KH 30.000 tấn đạt 87%.            

2.2- Công tác thu hồi vốn:
Tình hình thu hồi vốn, đặc biệt là vốn kinh doanh tại các công trường có nhiều tích cực do chủ đầu tư đã có vốn giải ngân thanh toán. Tuy nhiên, mức dư nợ vẫn cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân đối vốn và hiệu quả SXKD của Công ty.

Tính đến thời điểm 31/12/2011, tổng dư nợ là 70,587 tỷ (gấp 1,57 VĐL), trong đó phải thu khách hàng là 57,907 tỷ; phải thu khác 12,096 tỷ.    
Năm 2011 Công ty vay ngân hàng ~ 42 tỷ đồng, trong đó vay để bù đắp cho khoản nợ đóng băng 18,73 tỷ chiếm 44,6%. Như vậy với chi phí lãi vay 7,5 tỷ thì trong đó khoản lãi vay thực tế cho cho nhu cầu vốn vay phục vụ hoạt động SXKD là 4,155 tỷ.

2.3- Thực hiện kế hoạch tài chính năm 2011:
- Kết quả SXKD năm 2011 Công ty lỗ 17,605 tỷ đồng, trong đó:

+ Khoản lỗ 10,243 tỷ đồng là chi phí SXKD dở dang treo lại từ năm 2008 hạch toán kết chuyển vào chi phí trong kỳ (trong đó: không có đầu thu 9,022 tỷ đồng; giá trị thu bù giá vật tư giảm 1,221 tỷ đồng);

+ Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư cổ phiếu Sông Đà 3 là: 3,5 tỷ đồng;

+ Khoản nộp phạt do nộp chậm thuế xuất khẩu cát (CTTĐ Xekaman 3) là: 1,680 tỷ đồng. Thực chất đây không phải do lỗi của Công ty mà do khi chính sách thuế xuất khẩu đối với khoáng sản cát của Nhà nước thay đổi (từ mặt hàng không phải chịu thuế đến phải chịu thuế xuất khẩu kể từ ngày 01/01/2008) Tập đoàn Sông Đà đã kiến nghị Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ cho miễn thuế nhưng không được chấp nhận, trong thời gian chờ kết quả giải quyết nên đơn vị nộp chậm; Mặt khác, do đây là khoản thuế phát sinh ngoài Tổng dự toán công trình nên Chủ đầu tư chậm bố trí nguồn vốn thanh toán nên cũng gây chậm thời gian nộp;

+ Khoản tiền: 303 triệu đồng là tổn thất tài sản của Công ty tại CTTĐ Sê San 4 sau cơn bão số 9 (năm 2009), báo cáo tài chính năm 2009 hạch toán vào tài khoản chờ xử lý. Tuy nhiên, do không có nguồn bù đắp nên phải hạch toán vào chi phí trong kỳ;

+ Khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi là: 1,501 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản phải thu khó đòi phát sinh trước thời điểm cổ phần hóa Công ty XM Sông Đà thành Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly);

+ Hạch toán bổ sung chi phí phân bổ sửa chữa lớn dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng, chi phí bảo hiểm: 980 triệu đồng (sửa chữa từ 2009 trở về trước nhưng do làm không đúng thủ tục nên Đoàn Kiểm toán Nhà nước loại ra khỏi chi phí trong kỳ kế toán 2009).       

(cộng tất cả các khoản này là 18,207 tỷ đồng). Như vậy sau khi loại trừ các khoản chi phí nêu trên thì hoạt động SXKD của Công ty năm 2011 thực lãi 0,602 tỷ đồng.

- Năm 2011 Công ty vay tín dụng ngắn hạn bình quân 42 tỷ đồng, trong đó vay để bù đắp cho khoản nợ đóng băng tồn lại từ kinh doanh VTVT cung cấp cho các CTTĐ khu vực Tây Nguyên (Sê San 3, Sê San 4, Plei Kroong, Sê San 3A…) là: 18,73 tỷ đồng (chiếm 44,6%) do các ĐVTC nội bộ Tập đoàn chậm thanh toán cho đơn vị. Như vậy với chi phí lãi vay năm 2011 là 7,5 tỷ đồng thì trong đó khoản lãi vay bù đắp khoản nợ đóng băng là 3,345 tỷ đồng (nếu loại trừ tiếp khoản lãi vay này thì kết quả SXKD năm 2011: lãi 3,947 tỷ).
- Năm 2011 một số khoản chi phí Công ty chưa xác định trong kết quả SXKD trong kỳ. Cụ thể là:

+ Chi phí tiếp nhận, vận chuyển thiết bị cơ điện tại công trình thủy điện Xekaman 3: chi phí thực tế 2,495 tỷ, giá trị đầu thu dự kiến 1,1 tỷ. Lỗ tiềm ẩn 1,395 tỷ. Hiện nay do chủ đầu tư chưa ký phiếu giá thanh toán nên chưa xác định doanh thu. Nguyên nhân lỗ là do Công ty đấu thầu đơn giá vận chuyển cố định rất thấp từ năm 2007 (không điều chỉnh) khi chi phí vận chuyển tăng cao do giá nhiên liệu tăng, thu không bù đắp được chi phí;   

+ Khoản tiền UBND tỉnh Bình Định bồi thường khi thu hồi đất khu đất Nhơn Phú và Diêu Trì (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) là: 1,851 tỷ đồng. Theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty Xi măng Sông Đà thì các khu đất và tài sản gắn liền trên đất đã loại ra không tính vào danh mục tài sản bàn giao sang Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly. Tuy nhiên khi nhận tiền bồi thường (năm 2007 và 2009) Công ty không hạch toán vào tài khoản phải trả khác (để trả cho Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng doanh nghiệp-Bộ Tài chính) mà hạch toán vào thu nhập bất thường trong kỳ.

Hai khoản trên tiềm ẩn lỗ cho Công ty 3,246 tỷ đồng.

c) Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2011:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Do không hoàn thành kế hoạch giá trị sản lượng SXKD (đặc biệt là sản xuất công nghiệp và kinh doanh vật tư tại CTTĐ Xekaman 1) nên các khoản chi phí phân bổ như chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, làm tăng tổng chi phí;

+ Biến động giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào làm cho giá thành sản phẩm công nghiệp tăng cao trong khi giá bán không thể tăng tương ứng do thị trường tiêu thụ sản phẩm suy giảm và cạnh tranh khốc liệt;

+ Lãi suất vay vốn tăng cao trong khi việc thu hồi vốn gặp rất nhiều khó khăn (đặc biệt là thu vốn kinh doanh vật tư, vận tải phục vụ các đơn vị thi công nội bộ Tập đoàn tại các công trình) nên chi phí tài chính tăng;

+ Tỷ giá mua USD thanh toán cho Công ty Xăng dầu nhà nước Lào biến động tăng cao, trong khi Công ty không thu được vốn kịp thời nên không chủ động việc mua USD cũng làm tăng chi phí kinh doanh;

+ Biến động suy giảm của thị trường chứng khoán, Công ty phải lập dự phòng giảm giá chứng khoán đã đầu tư vào Sông Đà 3.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công tác điều hành quá trình SXKD còn nhiều hạn chế, tập trung quá nhiều công sức cho sản xuất công nghiệp để giải quyết công ăn, việc làm và thu nhập cho số đông người lao động trong khi hoạt động này lại không mang lại hiệu quả;

+ Do thiếu nguồn lực (đặc biệt là năng lực xe máy vận chuyển) nên dù công việc tại CTTĐ Xekaman 3 tăng nhưng hiệu quả thấp do phải thuê ngoài, do sức ép phải đảm bảo về tiến độ cung cấp cho công trường trong khi lại thiếu vốn thanh toán nên phải chịu chi phí cao;  

+ Do thiếu nhân lực, đặc biệt là cán bộ có kinh nghiệm nên công tác kinh doanh, giải quyết vướng mắc kinh tế phát sinh, thu hồi vốn  tại các công trường thực hiện không tốt, mức dư nợ cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân đối vốn và hiệu quả SXKD của Công ty (như đã nêu trên).

+ Khoản lỗ 16,846 tỷ đồng như phân tích tại tiết b, điểm 2.3 này.

2.4- Công tác đầu tư:
Trong năm 2011, Công ty đã đầu tư một số hạng mục để nâng cao năng lực SXKD như : Đầu tư mua sắm xe Xitec chở xi măng rời 50 tấn; đầu tư cân ôtô điện tử 100 tấn; đầu tư cải tạo hệ thống cân băng định lượng DC2; đầu tư mở rộng kho chứa Clinker DC2 nhằm phục vụ sản xuất gia công và cung cấp sản phẩm xi măng Hạ Long cho CTTĐ Xekaman 1.
Các dự án đầu tư được thực hiện đúng trình tự, quy định về quản lý đầu tư của Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành của Tập đoàn và Nhà nước về quản lý đầu tư. 

3- Một số công tác khác:
3.1- Công tác sắp xếp tổ chức, đổi mới doanh nghiệp:
Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả SXKD được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và cũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài của Ban Lãnh đạo Công ty. Trong năm qua công tác này đã thu được kết quả như sau:

- Tiếp tục rà soát định biên cán bộ, nhân viên khối gián tiếp từ cơ quan Công ty đến các đơn vị: Giảm định biên 02 nhân viên phòng KTCL, 01 nhân viên phòng TCHC, 01 nhân viên phòng TCKT, 01 nhân viên Xí nghiệp 1; tăng cường 01 nhân viên kế toán, 01 nhân viên kinh tế cho Xí nghiệp khai thác đá,…
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung trình HĐQT Công ty phê duyệt, ban hành chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban làm cơ sở để bộ máy điều hành hoạt động có hiệu quả; 

- Thực hiện đề bạt, bổ sung 01 đ/c Phó TGĐ Công ty; luân chuyển cán bộ chủ chốt của phòng Thị trường, phòng KTKH, Chi nhánh Đắc Lắc; tuyển dụng, bổ sung nhân viên nghiệp vụ cho phòng KTKH, Xí nghiệp1;

3.2- Công tác quản lý kế hoạch SXKD:
- Xây dựng đồng bộ và đưa vào thực tiễn hoạt động SXKD hệ thống kế hoạch năm 2011 (KH giá trị sản lượng, KH tài chính, KH sửa chữa lớn TSCĐ, KH tiêu thụ sản phẩm, KH giá thành SX&TT xi măng, KH lao động, tiền lương…).

- Trên cơ sở các Kế hoạch năm đã được phê duyệt, Ban TGĐ chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc xây dựng KH quý, tháng phù hợp với tình hình SXKD của từng đơn vị, từng thời kỳ; hàng tháng, quý có tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện kỳ trước, rút ra ưu khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và đề ra chương trình hành động của kỳ sau.

3.3- Công tác quản lý tài chính, kinh tế:
- Phê duyệt quy chế trả lương Ban lãnh đạo điều hành, khối gián tiếp, Dự toán chi phí quản lý Công ty 2011.

- Hoàn chỉnh sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản lý tài chính, quản lý đầu tư, quản lý TC-LĐ-TL, quản lý hợp đồng kinh tế, quản lý tiêu thụ sản phẩm… phù hợp với các quy định hiện hành của Tập đoàn Sông Đà và pháp luật nhà nước.

- Đàm phán, thương thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế về kinh doanh mua, bán vật tư, vận tải phục vụ thi công các công trình (Xekaman 1 & Xekaman 3); hợp đồng mua nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng phục vụ SX&TT xi măng theo đúng quy định của Nhà nước, của Tập đoàn và của Công ty.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ việc thực hiện các hợp đồng kinh tế trong toàn Công ty, đặc biệt là các hợp đồng kinh doanh bán vật tư, tiêu thụ sản phẩm : Thường xuyên cập nhật, kiểm tra cả về khối lượng, giá trị và tiến độ thực hiện hợp đồng, giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong năm không phát sinh tranh chấp hợp đồng.

- Tập trung chỉ đạo để giải quyết các vấn đề kinh tế tồn tại, phát sinh tại các công trình do Công ty thực hiện cung cấp vật tư, vận tải : Lập phiếu giá thanh toán thu bù giá trị dở dang tại TĐ Sê San 3, Sê San 4, Đắc Đoa ; giải quyết đơn giá vật tư CTTĐ Xekaman 3, Xekaman 1 (đặc biệt là giá xăng dầu).

- Tập trung chỉ đạo thu hồi vốn, đặc biệt là công nợ trong tiêu thụ xi măng, nợ đọng cung cấp vật tư...

- Thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý doanh thu, chi phí theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, của Tập đoàn Sông Đà, Điều lệ Công ty và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ tiết kiệm, khoán quỹ lương, khoán văn phòng phẩm, khoán chi phí bán hàng, giải quyết kịp thời mọi chế độ chính sách cho người lao động.
- Về công khai, minh bạch trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp:

+ Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán trên Trang thôn tin điện tử của Công ty ở địa chỉ www.songdayaly.vn.

+ Hàng tuần, tháng, quý thông qua các cuộc giao ban định kỳ hoặc đột suất các số liệu về thực hiện kế hoạch SXKD kỳ trước và kế hoạch SXKD kỳ sau đều được phổ biến cho các phòng ban, đơn vị, bộ phận để mọi người nắm rõ và tham gia ý kiến xây dựng.   

3.4- Công tác quản ký kỹ thuật, chất lượng:
- Đối với SX xi măng:

+ Tổ chức giám sát chặt chẽ về việc thực hiện các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn chất lượng trong từng công đoạn SX và toàn dây chuyền ở cả 2 dây chuyền sản xuất xi măng, đặc biệt là công đoạn nung Clinker.

+ Duy trì nghiêm túc kỷ luật công nghệ trong sản xuất, ngăn ngừa sự cố kỹ thuật, giảm thiểu sản phẩm hỏng, kém chất lượng.

- Tăng cường cán bộ kỹ thuật để tổ chức giám sát kỹ thuật nghiêm túc trong trong quá trình sửa chữa xe máy, thiết bị đảm bảo chất lượng sửa chữa, nâng cao hệ số hoạt động của xe máy, thiết bị.
- Hoàn thiện hệ thống tài liệu QLCL theo TCVN ISO 9001: 2008, đưa vào áp dụng và đã được Trung tâm Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn (Quacert) chứng nhận HTQLCL của Công ty phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2008.

3.5- Công tác chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống CBCNV:
- Đảm bảo công ăn, việc làm cho gần 500 CBCNV là áp lực rất lớn đối với Lãnh đạo Công ty trong năm qua, đặc biệt là tại nhà máy xi măng vì sản lượng SX sụt giảm do tiêu thụ rất khó khăn, tại Xí nghiệp 3 vì CTTĐ Xekaman 1 giãn tiến độ thi công do CĐT thiếu vốn. Vì vậy, nhiều người lao động không có đủ việc làm, nhập bình quân của CBCNV năm 2011 là 2,677 /KH: 2,955 tr.đ/ng/tháng (=91%);

- Mặc dù năm 2011 Công ty cũng như các DN khác gặp rất nhiều khó khăn về vốn, nhưng bằng sự cảm thông với cuộc sống của CBCNV, Lãnh đạo Công ty đã cố gắng thu xếp nguồn tiền để thanh toán trả lương cho người lao động tương đối kịp thời, tuy có lúc còn chậm;
- Công ty đã tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN , 100% người lao động vào làm việc tại Công ty đã có sổ BHXH và được mua thẻ BHYT để khám chữa bệnh; 

- Tổ chức khám, chữa bệnh cho CBCNV, cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV theo quy định;  
- Cùng Công đoàn, ĐTN Công ty tổ chức tặng quà, vui tết cho các cháu thiếu nhi là con CBCNV Công ty các dịp Tết Thiêu nhi 01-6, Tết Trung Thu...;  
- Chế độ phép hàng năm của CBCNV được giải quyết theo đúng quy định; việc thanh toán tiền lương phép và vé tầu xe phép đã được đưa vào đơn giá nhân công (đối với CN trực tiếp) và chi phí lương khoán (đối với gián tiếp, phục vụ);

- Việc giải quyết chấm dứt HĐLĐ theo nguyện vọng của NLĐ và thanh toán chế độ trợ cấp thôi việc kịp thời, đúng quy định.  
- Công tác AT, BHLĐ tại các nơi làm việc của NLĐ đã được các cấp chính quyền, đoàn thể từ Công ty đến các phân xưởng, chi nhánh, xí nghiệp… thường xuyên quan tâm, chăm lo nhằm đảm bảo cao nhất về an toàn cho NLĐ, phòng bệnh nghề nghiệp. Trong năm 2011 không để xảy ra vụ việc TNLĐ nặng;

- Về kỷ luật lao động: Trong năm 2011 đã xử lý 10 vụ việc CBCNV vi phạm kỷ luật lao động, nội quy lao động của Công ty. Đã sa thải  06 NLĐ. Việc xem xét, quyết định kỷ luật được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, mức kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật về lao động;

3.6- Những tồn tại cần khắc phục:
Bằng sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể CBCNV Công ty, trong năm 2011 Công ty đã thu được những kết quả như đã báo cáo trên. Tuy nhiên, trong quá trình SXKD chúng ta còn bộc lộ những tồn tại cần được nghiêm túc nhìn nhận và có biện pháp khắc phục kịp thời, đó là:
- Công tác quản lý, điều hành SXKD ở nhiều đơn vị, bộ phận còn nhiều bất cập ở các khâu, các công đoạn. Chi phí SXKD cao nên tính cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp ra thị trường còn thấp;
- Công tác thu hồi vốn còn nhiều yếu kém, chưa thực sự quyết liệt nên chưa đảm bảo cân đối vốn cho SXKD, chưa đáp ứng kịp thời vốn để tái SXKD, đặc biệt vốn cho kinh doanh vật tư, vận tải tại TĐ Xekaman 3 nên có thời điểm phải dừng cấp hàng do thiếu vốn thanh toán cho nhà cung cấp (XD, XM);
- Công tác tổ chức hạch toán SXKD từ cơ quan Công ty đến các chi nhánh, xí nghiệp còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa cung cấp kịp thời, chính xác thông tin kinh tế của Công ty để giúp cho việc ra quyết định của HĐQT, TGĐ được nhanh chóng, chuẩn xác (đây là yếu kém nhiều năm qua, chưa khắc phục được);

- Công tác hạch toán kế toán giá trị SXKD dở dang (trước 2010) còn nhiều sai sót đến nay chưa khắc phục xong như xác định giá trị dở dang không chính xác, cao hơn thực tế có thể thu làm phản ánh không đúng kết quả SXKD; hạch toán tiền bồi thường giá trị tài sản thu hồi (tài sản giữ hộ Công ty mua bán nợ) không đúng…
- Công tác quản lý lao động của các phòng ban, đơn vị đã có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Vẫn còn sai sót trong quản lý hồ sơ CBCNV nên có trường hợp NLĐ đã chấm dứt HĐLĐ hoặc không nộp tiền theo quy định của Công ty nhưng vẫn có tên trong danh sách đóng BHXH, BHYT, BHTN. Về việc này, sau khi phát hiện ra, TGĐ Công ty đã chỉ đạo các phòng chức năng liên quan loại trừ khỏi danh sách đối với NLĐ đã chấm dứt HĐLĐ, truy thu tiền đóng các loại bảo hiểm đối với NLĐ nghỉ tự túc nhưng chưa nộp và chấn chỉnh việc quản lý để không xảy ra sai sót tương tự. Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công nhân có chỗ còn chưa đúng nguyên tắc phân cấp quản lý, chưa đúng chuyên môn, ngành nghề, năng lực dẫn đến hiệu quả công tác kém;
- Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, mệnh lệnh trong SXKD có chỗ, có lúc chưa nghiêm. Xử lý CBCNV vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm các quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty còn chưa kịp thời, thiếu kiên quyết làm giảm hiệu quả quản lý (đây là yêu kém nhiều năm, chưa khắc phục được);
- Trình độ, năng lực quản lý, điều hành của cán bộ ở một số vị trí còn yếu về chuyên môn, thiếu tính chuyên nghiệp, còn trông chờ, ỷ lại, thiếu tính chủ động. Bộ máy gián tiếp đã được tinh giảm nhưng vẫn xảy ra tình trạng vừa thiếu vừa thừa, hiệu quả công tác thấp (đây là yêu kém nhiều năm, chưa khắc phục được);
- Công tác triển khai, điều hành quá trình SXKD và kiểm tra, điều chỉnh có lúc, có nơi thiếu kiên quyết dẫn đến thực hiện công việc không triệt để, kịp thời, làm tăng chi phí do năng suất thấp và lãng phí nguồn lực về vật tư, thiết bị, lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị (đây là yêu kém nhiều năm, chưa khắc phục được).

III.2- Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sxkd năm 2012
1- Những thuận lợi và khó khăn:
a- Thuận lợi: 
- Công tác kinh doanh VTVT: CTTĐ Xekaman 1 đã tiếp tục được triển khai thi công, tạo điều kiện về công việc, thanh toán vốn cho hoạt động của Xí nghiệp 3 và một phần SX&TT xi măng Hạ Long tự nghiền;
- Công tác SXCN: 

+ HĐTV Tập đoàn Sông Đà đã phê duyệt tái cấu trúc Công ty CP xi măng Hạ Long, theo đó, trong giai đoạn tới NMXM Sông Đà Yaly sẽ nằm trong chuỗi cung ứng sản phẩm Xi măng Hạ Long, đảm nhận khu vực thị trường các tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc) và các công trình của Tập đoàn tại Nam Lào (Xekaman 1, Sê Kông 3,…) tạo điều kiện để SX&TT xi măng Hạ Long gia công tại Công ty phát triển tăng sản lượng;

+ Sản phẩm phụ gia Puzolan Núi Boong có nhiều tín hiệu khả quan sẽ được ưu tiên dùng trong bê tông đầm lăn (RCC) đắp đập TĐ Xekaman 1 sẽ tạo điều kiện để Công ty phát triển sản xuất, cung cấp sản phẩm này;

+ Dây chuyền SX đá XD đã qua 1 năm hoạt động, tuy sản lượng đạt được còn thấp nhưng đã tiêu thụ trên thị trường, có điều kiện để nâng cao sản lượng.

- Công tác quản lý, điều hành SXKD của Công ty đã dần được chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém cả về cơ chế và quá trình thực hiện;

- Được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Lãnh đạo TĐ Sông Đà, các Ban chức năng TĐ, các BQL, BĐH;

- Tập thể Lãnh đạo Công ty có sự đoàn kết, nhất trí cao, CBCNV phần lớn đều nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài với Công ty.  
b- Khó khăn:
- Kinh tế đất nước trong năm 2012 được dự báo là tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng kinh tế thế giới, nguồn lực đầu tư chưa được cải thiện nhiều và lạm phát, lãi suất tín dụng, tỷ giá ngoại tệ vẫn sẽ ở mức cao ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty; 

- Giá nguyên vật liệu đầu vào (than, điện) tiếp tục ở mức cao sẽ ảnh hưởng xấu đến SX&TT xi măng. Mặt khác khủng hoảng thừa do cung vượt quá cầu tiếp tục gây ra cạnh tranh rất khốc liệt tại thị trường xi măng các tỉnh Tây Nguyên vốn đã rất nhỏ bé, trong khi SP xi măng của Công ty có sức cạnh tranh rất yếu về thương hiệu;

- CTTĐ Xekaman 3 sắp hoàn thành thi công xây dựng (dự kiến phát điện TM1 trong quý I/2012, TM 2 trong quý II/2012) làm giảm đáng kể sản lượng SXKD và việc làm cho Xí nghiệp 1;

- Công nợ phải thu rất lớn đặc biệt là công nợ từ việc kinh doanh VT, VT tại các công trình sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Công ty và làm tăng chi phí sử dụng vốn trong hoạt động SXKD của Công ty.

2- Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:
	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	TH 2011
	KH 2012

	I
	Tổng giá trị sản lư​ợng
	106đ
	229.113
	250.800

	1
	Giá trị xây lắp
	106đ
	 
	 296 

	2
	Sản xuất công nghiệp
	106đ
	70.175
	123.205

	3
	SP, bán SP phục vụ XL
	106đ
	9.038
	4.200

	4
	Kinh doanh vật t​ư vận tải
	106đ
	149.900
	123.099

	II
	Tiêu thụ xi măng
	tÊn
	53.558
	85.000

	 
	Xi măng Sông Đà Yaly
	tÊn
	40.872
	45.000

	 
	Tiêu thụ xi măng lò quay tự nghiền
	tÊn
	12.686
	40.000

	III
	Lao động tiền lư​ơng
	
	 
	 

	
	Tổng thu nhập của CBCNV
	103đ
	14.072.521
	12.799.800

	
	Tổng số CBCNV 
	ng​­êi
	438
	390

	
	Thu nhập bình quân tháng
	103đ
	2.677
	2.735

	IV
	Chỉ tiêu tài chính
	
	
	

	 1
	Doanh thu
	106đ
	247.696
	257.256

	 2
	Chi phí 
	106đ
	265.301
	251.047

	 3
	Lợi nhuận tr​ước thuế
	106đ
	-17.605
	6.209

	 4
	Lợi nhuận sau thuế
	106đ
	-17.880
	4.657

	 5
	Nộp ngân sách 
	106đ
	-2.060
	1.969

	 6
	Tỷ suất lợi nhuận 
	
	 
	 

	 
	Lợi nhuận cận biên 
	%
	
	2,41%

	 
	Lợi nhuận sau thuế /VĐL
	%
	
	10,35%

	 
	Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản
	%
	
	3,04%

	 
	LN sau thuế /vốn CSH
	%
	
	8,22%

	 7
	Vốn điều lệ
	106đ
	45.000
	45.000

	 8
	Vốn CSH
	106đ
	42.610
	56.629

	 9
	Tổng tài sản
	106đ
	147.142
	153.373

	V
	Thu vốn
	106đ
	241.079
	250.000

	VI
	Khối lư​ợng chủ yếu
	
	 
	 

	1
	Sản xuất XM Sông Đà Yaly PCB30&PCB40
	tÊn
	39.587
	45.000

	2
	Nghiền XM lò quay từ  Clinker Hạ Long
	tÊn
	17.186
	40.000

	3
	Khai thác đá vôi
	m3
	30.027
	28.000

	4
	Khai thác cát
	m3
	48.134
	18.000

	5
	Kinh doanh XM PCB30 & PCB40
	tÊn
	26.406
	11.500

	6
	Kinh doanh xi măng PC40
	tÊn
	5.198
	19.000

	7
	Kinh doanh phụ gia Puzolan
	tÊn
	1.005
	26.500

	8
	Kinh doanh dầu Diesel 
	lít
	3.338.680
	2.300.000

	VII
	Đầu tư 
	106đ
	2.760
	

	1
	Tổng số CBCNV 
	ng​­êi
	438
	390


3- Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện:
a- Nhiệm vụ chủ yếu:
- Tập trung mọi nguồn lực hiện có và huy động bên ngoài một cách hợp lý, có hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2012 đã đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận; 

- Cơ bản đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động để CBCNV có đời sống vật chất ổn định, đời sống văn hoá tinh thần phong phú;
- Tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển Công ty tạo đà cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015.
b- Một số giải pháp thực hiện: 

Để giải quyết các vấn đề tồn tại năm 2011, xây dựng chương trình hành động năm 2012 và cũng là cơ sở xây dựng và phát triển đơn vị, Công ty triển khai một số giải pháp cơ bản như sau: 

b.1- Công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo :
- Xem xét, tái cơ cấu tổ chức SXKD toàn Công ty cho phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động. Tổ chức lại bộ phận SXCN để tăng tính chủ động trong điều hành, quản lý, tránh chồng chéo, ôm đồm của các phòng ban Công ty. Xem xét lại cơ cấu tổ chức của hai đơn vị là Chi nhánh Đắc Lắc và Xí nghiệp khai thác đá cho phù hợp;

- Chuyển trụ sở của CN-XN1 về thành phố Đà Nẵng để mở rộng hoạt động kinh doanh tại địa bàn khu vực, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác;

- Sắp xếp lại bộ phận bán hàng, bổ sung lực lượng CB, NV bán hàng đủ sức hoàn thành kế hoạch SX&TT xi măng Sông Đà Yaly, xi măng Hạ Long do Công ty sản xuất, gia công;

- Tiếp tục rà soát, định biên, bố trí, sử dụng CB, NV từ cơ quan Công ty đến các đơn vị trực thuộc cho phù hợp theo hướng gọn nhẹ, đúng người, đúng việc, phù hợp năng lực, sở trường của từng người; 

- Lập và triển khai có hiệu quả các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lại CBCNV để đáp ứng nguồn nhân lực cho nhu cầu SXKD của Công ty năm 2012 cũng như các năm tiếp theo.

b.2- Công tác sản xuất kinh doanh:
- Đối với xi măng Sông Đà Yaly:

+ Tập trung sử dụng triệt để nguồn nguyên liệu dự trữ tồn kho, thực hiện tốt kế hoạch khai thác đá vôi, cung ứng vật tư vật liệu đủ cho kế hoạch SX khoảng 25.000 tấn xi măng Sông Đà Yaly PCB 30; mục đích đến hết Quý III/2012 dừng hoàn toàn công tác nung luyện Clinker; 

+ Chuyển dây chuyền sản xuất 82.000 tấn xi măng/ năm lò đứng sang sản xuất xi măng PCB 40 Yaly từ nguồn Clinker lò quay mua ngoài để có sản phẩm phù hợp với thị hiếu của thị trường và của người tiêu dùng;
+ Phân chia kế hoạch sản xuất hợp lý theo mùa vụ để đảm bảo hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường;    

+ Chấn chỉnh lại công tác tiêu thụ SP: Xem xét lại chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường từng thời kỳ để tăng tính cạnh tranh của SP; lập và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tiêu thụ, thu vốn chi tiết từng tuần, tháng, quý; 

+ Tăng cường các biện pháp xúc tiến bán hàng nhằm củng cố và phát triển thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường tiềm năng (đặc biệt tại Gia Lai và Kontum).
+ Tiếp thị để đưa sản phẩm xi măng đến với các công trình thủy lợi, giao thông tại các tỉnh Tây Nguyên; các dự án thủy điện Đăk Blo, Hà Tây…  
- Đối với gia công và tiêu thụ xi măng Hạ Long:
+ Tập trung nguồn lực, chỉ đạo kiên quyết để hoàn thành Kế hoạch gia công và tiêu thụ 40.000 tấn xi măng Hạ Long các loại (PCB30, PCB40, PC40 cả bao, rời) trong năm 2012 cung cấp cho TĐ Xekaman 1 và thị trường Gia Lai, Kontum; 

+ Phối hợp tốt với Công ty CP xi măng Hạ Long để thâm nhập, phát triển thị trường tiêu thụ xi măng Hạ Long tại địa bàn Gia Lai, Kontum, Đắc Lắc. Tạo tiền đề vững chắc để tăng thị phần xi măng Hạ Long trên thị trường khu vực một cách bền vững nhờ ưu thế cạnh tranh về tính cung cấp kịp thời, giá thành, giá bán phù hợp;

+ Triển khai công tác tiếp thị quảng bá sản phẩm: Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài PTTH các tỉnh Tây Nguyên và thiết kế pano quảng cáo bảng lớn đặt tại đầu đường vào các trung tâm thành phố Plêiku, Kontum, Buôn Ma Thuột), làm bảng hiệu treo tại đại lý tiêu thụ sản phẩm của đơn vị…
- Đối với sản xuất và cung cấp phụ gia Puzolan Núi Boong:

+ Theo dõi sát sao kết quả thí nghiệm hiện trường đắp RCC (theo cấp phối xi măng Hạ Long + Puzolan Núi Boong) tại TĐ Xekaman 1 để sẵn sàng sản xuất, cung cấp cho công trường từ đầu tháng 4/2012;

+ Kiểm tra các điều kiện sản xuất: mỏ, máy móc thiết bị nghiền, phương án vỏ bao… 
 - Đối với SXKD của các chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc Công ty: 

+ Chi nhánh - Xí nghiệp 1:
· Rà soát lại kế hoạch SXKD, xác định chính xác công việc còn lại đến khi kết thúc công trình. Cân đối nhu cầu vận chuyển của CN-XN1 để sử dụng có hiệu quả năng lực phương tiện hiện có của đơn vị đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời vật tư phục vụ thi công. Lập phương án phát triển, mở rộng SXKD khu vực thành phố Đà Nẵng, các công trình TĐ như Sông Bung 2,4; Đăc Đrinh…; 
· Tập trung đôn đốc thu hồi vốn kinh doanh, đảm bảo vốn cho việc cung cấp vật tư, xăng dầu phục vụ thi công, giảm thiểu số dư công nợ phải thu;
· Chủ động rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ công nợ với các đơn vị thi công trên công trường để đảm bảo đủ cơ sở pháp lý cho việc thu nợ (hợp đồng, hóa đơn bán hàng, đối chiếu công nợ, thanh lý,…). Khắc phục triệt để những tồn tại trong hồ sơ công nợ với các đơn vị, tránh lặp lại những vướng mắc như ở các công trình trước đây; 
· Giải quyết dứt điểm các tồn tại kinh tế tại Công trình thủy điện Xekaman 3 để thu bù giá vật tư đã cung cấp cho các đơn vị thi công theo đơn giá vật tư nội bộ nhà thầu các quý từ đầu công trình đến khi kết thúc công trình (do BĐH DA ban hành).
   + Xí nghiệp 3:

· Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời xăng dầu, xi măng các loại, cát bê tông, các loại phụ gia (phụ gia bê tông, phụ gia trơ Puzolan Núi Boong) đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công công trình năm 2012;

· Xem xét lại việc cơ chế hình thành giá vật tư, vật liệu kinh doanh cấp cho các đơn vị thi công. Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ để đề nghị BĐHDA ban hành đơn giá vật tư, vật liệu nội bộ nhà thầu (như tại TĐ Xekaman 3) đảm bảo cho đơn vị cung ứng bù đắp đủ chi phí và có lợi nhuận hợp lý;

· Giải quyết công tác kinh tế tại Công trình thủy điện Xekaman 1: Phương thức tính giá và thu vốn với các đơn vị thi công trong khi chờ ban hành Bộ đơn giá công trình. Công tác thu và ứng vốn để đảm bảo hiệu quả SXKD, nguồn cát để thi công bê tông.

 + Xí nghiệp Khai thác đá:

· Đảm bảo khai thác đủ, kịp thời đá vôi có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu sản xuất xi măng Sông Đà Yaly;

· Khai thác đá, sản xuất đá xây dựng để phát huy hiệu quả đầu tư dây chuyền nghiền đá 75T/h đã đầu tư;

· Xây dựng chương trình chi tiết tiêu thụ đá xây dựng tại thị trường các huyện Chư Sê, AJunpa, Krôngpa, Phú Thiện; tham gia thi công các dự án của địa phương.

  + Chi nhánh Đắc Lắc: 

· Lập, chỉ đạo thực hiện tốt phương án kinh doanh trên cơ sở phân tích thị trường, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị với mục tiêu chính: tiêu thụ xi măng Sông Đà Ialy, tiêu thụ xi măng rời Hạ Long do Công ty gia công; kinh doanh phân phối, tiêu thụ sản phẩm xi măng bao Hạ Long (nhà máy chính) tại thị trường Đắc Lắc và xi măng bao Hạ Long (Trạm nghiền Hiệp Phước) tại khu vực Đắc Nông;
· Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giải quyết dứt điểm công nợ quá hạn.
b.3- Công tác kinh tế, tài chính :
- Cân đối vốn lưu động để đảm bảo đáp ứng kịp thời vốn theo yêu cầu của SXKD từng thời kỳ theo nguyên tắc : đảm bảo chi phí sử dụng vốn tối ưu nhất;

- Tổ chức tốt công tác quản lý, hạch toán chi phí, giá thành từng tháng, quý trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc của Nhà nước, của Tập đoàn và của Công ty;
- Phân tích tổng thể hoạt động SXKD hàng tháng kịp thời để có giải pháp chấn chỉnh phù hợp, kịp thời xây dựng và phát triển đơn vị;
- Kiểm tra, kiểm soát việc ký kết, thực hiện hợp đồng toàn Công ty theo đúng quy định, mang lại hiệu quả kinh doanh cao; 

- Rà soát toàn bộ các quy chế, quy định của Công ty về quản lý kinh tế, tài chính để sửa dổi, bổ sung kịp thời phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn và thực tế của đơn vị;
- Kiểm tra lại toàn bộ định mức, đơn giá, cơ chế thanh toán nội bộ Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD từng thời kỳ; 

- Tăng cường công tác thu vốn, đặc biệt là công nợ đến và quá hạn. Giải quyết dứt điểm các vấn đề kinh tế tồn tại tại TĐ Sê San 3; Sê San 4, Đắc Đoa.
b.4- Công tác đầu tư :
- Triển khai thực hiện các đầu tư từ quỹ đầu tư phát triển Công ty như : Xem xét đầu tư bổ sung xe Xitec vận chuyển xi măng rời để cấp xi măng cho thi công TĐ Xekaman 1 ;

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của một số xe máy cũ, đã hết khấu hao, thanh lý nhượng bán để tái đầu tư xe máy mới có hiệu quả hơn.
b.5- Công tác quản lý kỹ thuật :
- Tăng cường các hoạt động giám sát, quản lý trong toàn bộ hai dây chuyền sản xuất xi măng đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế;
- Chấn chỉnh công tác quản lý phương tiện vận chuyển theo đúng các quy chế, quy định hiện hành của Công ty, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý xe máy, thiết bị;
- Xây dựng kế hoạch cụ thể đối với hoạt động sửa chữa xe máy, thiết bị để đảm bảo hiệu quả hoạt động;
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn bảo hộ lao động toàn Công ty.
IV- Báo cáo tài chính: (có báo cáo kèm theo)
·  Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly được hạch toán và trình bày theo chế độ kế toán doanh nghệp ban hành theo Quyết định số 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kết toán Việt Nam.

·  Báo cáo tài chính năm 2011 của đơn vị đã được kiểm toán độc lập trên cơ sở Luật kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

IV.1- Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty kiểm toán và kế toán AAC.

- ý kiến của kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của Công ty kiểm toán và kế toán AAC; “Báo cáo tài chính của đơn vị đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2011 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2011, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Các nhận xét đặc biệt của kiểm toán độc lập: Ban Tổng giám đốc Công ty quyết định áp dụng phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá năm 2011 theo hướng dẫn tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ tài chính. So với chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 (VAS 10) “ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”, việc áp dụng Thông tư này làm lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2011 của Công ty giảm 1.175.765.171 đồng và khoản mục “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”  trong mục “Vốn chủ sở hữu” trên Bảng cân đối kế toán của Công ty tại ngày 31/12/2011 tăng lên với số tiền tương ứng.  
2. Kiểm toán nội bộ:

· ý kiến của kiểm toán nội bộ: Không

· Các nhận xét đặc biệt: Không.

IV.2- Các công ty có liên quan:

· Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức, Công ty: không.

· Công ty có trên 50% vốn cổ phần, vốn góp do tổ chức, công ty: 
· Tổng công ty Sông Đà (công ty mẹ) với tỷ lệ nắm giữ 53.3% trên vốn điều lệ 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).
· Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : 

Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các Công ty có liên quan:

+ Công ty cổ phần Sông Đà 3

Là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà - Bộ xây dựng được thành lập lại theo Quyết định số 2372/QĐ-BXD ngày 26/12/2005 và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. 

Ngành nghề kinh doanh
· Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật. 

- Đường dây và trạm biến thế điện. 

- Đầu tư xây dựng và khai thác các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. 

- Đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính. 

- Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng 

Tóm tắt tình hình tài chính và kế quả kinh doanh:                Đơn vị tính:  106 đồng
	TT
	Nội dung
	Năm nay
	Năm trước
	Ghi chú

	A
	Kết quả SXKD
	
	
	

	1
	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh
	210.325
	400.130
	

	2
	Tổng doanh thu bán hàng
	190.001
	386.426
	

	3
	Giá trị đầu tư
	12.629
	16.242
	

	4
	Các khoản nộp ngân sách
	17.535
	24.847
	

	5
	Lợi nhuận
	-9.867
	21.911
	

	6
	Thu nhập trên một cổ phiếu
	-0,62
	2,7
	

	B
	Giá trị sổ sách của doanh nghiệp
	
	
	

	1
	Tổng giá trị tài sản
	522.582
	519.976
	

	-
	Tài sản ngắn hạn
	418.229
	413.949
	

	-
	Tài sản dài hạn
	104.353
	106.027
	

	2
	Tổng nguồn vốn
	522.582
	519.976
	

	-
	Nợ phải trả
	229.601
	218.396
	

	-
	Nguồn vốn chủ sở hữu
	292.981
	301.580
	

	
	
	
	
	


V- Tổ chức và nhân sự:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

- Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: Cơ quan Công ty, 04 Xí nghiệp và các phân xưởng sản xuất trực thuộc. Chi nhánh Xí nghiệp 1, Xí nghiệp 3, Chi nhánh Đăk Lăk, Xí nghiệp khai thác đá, Phân xưởng bán thành phẩm, phân xưởng Thành phẩm.

- Cơ quan Công ty bao gồm; HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng giám đốc điều hành, và các phòng chức năng Công ty.


- Các Xí nghiệp, Chi nhánh, Phân xưởng sản xuất bao gồm: Ban giám đốc chi nhánh, Xí nghiệp,  phân xưởng và các ban quản lý nghiệp vụ.

2. Tổng số CBCNV đến thời điểm 31/12/2011 là: 419 người; trong đó chia ra:

+ 
CBCNV lao động trực tiếp

: 310 người, bao gồm:

CBCNV có trình độ nghề 

: 249 người


CBCNV lao động phổ thông

:   61 người
+ 
CBCNV quản lý & NV phục vụ

: 109  người, bao gồm:


Trình độ đại học trở lên


: 42 người


Trình độ dưới đại học


: 67 người.

Chính sách đối với người lao động trong Công ty; 

+
Đơn vị đã ban hành quy chế trả lương khoán cho lực lượng CBCNV gián tiếp, bàn hành đơn giá giao khoán rõ ràng để trả lương cho lực lượng công nhân trực tiếp.

+
Tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động có ký hợp đồng tại Đơn vị theo đúng luật lao động.

+
Có chế độ khen thưởng thoả đáng, kịp thời đối với người lao động hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

+
Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, làm cho người lao động thêm tin tưởng gắn bó với đơn vị.

+
Giải quyết làm thủ tục nghỉ hưu, nghỉ việc khi chấm dứt hợp đồng theo đúng Bộ luật lao động. 
3.Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành:
3.1 Ban Giám đốc điều hành gồm 04 người, lý lịch cụ thể của từng người như sau:

a. Ông: Khương Đức Dũng - Chức vụ Tổng giám đốc điều hành.

Giới tính: Nam.
Ngày tháng năm sinh
: 13/5/ 1963.

Dân tộc 
: Kinh

Quê quán: Xã Nghĩa Thịnh - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ thường trú: Số 10 khu B - Hoàng Cầu - ¤ chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội. 

Trình độ văn hoá: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ hàn; Kỹ sư quản trị doanh nghiệp.
Quá trình công tác: 

Từ tháng 12/1986 - 8/1989 là cán bộ phòng thiết bị Công ty cung ứng vật tư Sông Đà Hòa Bình.
Từ tháng 9/1989 - 12/1989 là Quản đốc phân xưởng Công ty cung ứng vật tư Sông Đà Hòa Bình.
Từ tháng 01/1990 - 3/1994 là Phó giám đốc Xí nghiệp sửa chữa Công ty cung ứng vật tư Sông Đà Hòa Bình.

Từ tháng 04/1994 - 12/1995 là Phó giám đốc chi nhánh Công ty vật tư vận tải Sông Đà 12 - Quy Nhơn.
Từ tháng 01/1996 - 10/1998 là Giám đốc chi nhánh Chi nhánh Yaly Công ty sản xuất và kinh doanh vận tải Sông Đà 16 - Tổng công ty Sông Đà.
Từ tháng 11/1998 - 12/2000 là Trưởng phòng kinh tế - kế hoạch Công ty sản xuất và kinh doanh vận tải - Tổng công ty Sông Đà.
Từ tháng 01/2001 - 6/2001 là Phó giám đốc nhà máy xi măng Sông Đà Yaly –Công ty xây dựng Sông Đà 3 - Tổng công ty Sông Đà.
Từ tháng 07/2001 - 3/2002 là Phó giám đốc Công ty xây dựng Sông Đà 3 - Tổng công ty Sông Đà.
Từ tháng 04/2002 - 11/2003 là Phó giám đốc Công ty xi măng Sông Đà Yaly- Tổng công ty Sông Đà.
Từ tháng 12/2003 - 02/2004 là Phó phòng vật tư và sản xuất công nghiệp - Tổng công ty Sông Đà - G10 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội.
Từ tháng 3/2004 - 9/2004 là Quyền trưởng phòng vật tư và sản xuất công nghiệp - Tổng công ty Sông Đà - G10 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội.
Từ tháng 10/2004 - 9/2006 là Phó trưởng phòng kế hoạch - Tổng công ty Sông Đà - G10 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội.
Từ tháng 9/2006 - 12/2006 là Phó Tổng giám đốc công ty TNHH điện Xekamăn 3 - Công ty cổ phần đầu tư & phát triển điện Việt Lào - G10 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội.
Từ tháng 01/2007 - 3/2010 là Phó giám đốc Ban điều hành dự án thủy điện Xekamăn 3.
Từ tháng 4/2004 đến nay là Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy.
b. Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Tổng giám đốc điều hành.

Ngày, tháng, năm sinh 

: 15/6/1968

Nghề nghiệp 


: Kỹ sư cơ khí thuỷ lợi

Quê quán 



: Trực Thuận - Trực Ninh - Nam Định.

Dân tộc 



: Kinh.

Chức vụ 



: Quản đốc Phân xưởng Bán thành phẩm

Ngày vào Đảng cộng sản Việt nam :  12/12/1998.

Lý luận chính trị 


: Sơ cấp.

Quá trình công tác :

- Từ 6/1968-:- 8/1974 - còn nhỏ;

- Từ 9/1974 -:- 8/1987 - Học sinh phổ thông Trực Thuận – Trực Ninh – Nam Định;

- Từ  9/1987-:-6/1992 -  Sinh viên trường Đại học thuỷ lợi Hà nội;

- Từ 7/1992-:-2/1994  -  Tốt nghiệp Đại học trở về ở tại địa phương;

- Từ 3/1994-:4/1995 - Cán bộ phòng kỹ thuật – Chất lượng Đại diện Tổng công ty Sông Đà Tại miền Trung, công trường thuỷ điện Yaly – Chư Păh – Gia Lai; 

- Từ  5/1995 -:- 8/1999 - Quản đốc xưởng Cơ khí – Nhà máy xi măng Sông Đà Yaly;

- Từ 9/1999-:-1/2003  - Quản đốc phân xưởng nguyên liệu  Công ty xi măng Sông Đà 

- Từ 2/2003-: - 4/2004 - Quản đốc phân xưởng Bán thành phẩm Công ty cổ phấn xi măng Sông Đà Yaly; 

- Từ 5/2004-:-5/2006 - Đội trưởng đội tiếp nhận thiết bị cho nhà máy thuỷ điện Sê San 3  Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

- Từ 6/2006-:- 01/2008 - Quản đốc phân xưởng Bán thành phẩm 2 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly; 

- Từ 2/2008-:- 9/2009 - Quản đốc phân xưởng Thành phẩm  Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly; 

- Từ 10/2009-:- 9/2010 - Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật  Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly; 

- Từ  10 /2010 đến nay - Quản đốc phân xưởng Bán thành phẩm Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

c- Ông : Đỗ Quang Trung - Phó Tổng giám đốc điều hành.

Giới tính 

: Nam.

Ngày tháng năm sinh : 14/01/1957.
Quê quán

: Bạch Đằng - Đông Hưng - Thái Bình.
Địa chỉ thường trú 
: Nghĩa Hưng - Chư Păh - Gia Lai.

Số điện thoại

: 0593 845596  Di động:    0914 021579.
Trìng độ chuyên môn : Kỹ sư địa chất.

Trình độ văn 

: 10/10.

Quá trình công tác : 

Tháng 8 -1982: Tốt nghiệp Đại học mỏ địa chất - Khoa ĐCCT - ĐCTV.

Tháng 5 -1983: Nhận công tác tại Trung tâm thí nghiệm Tổng công ty xây dựng Thuỷ điện Sông Đà tại Hoà Bình. Nhận nhiệm vụ ca trưởng thí nghiệm đất đắp đập thuỷ điện Hoà Bình.

Tháng 5 -1989 Được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Tháng 7 - 1989 đến tháng 11 -1990: Lao động hợp tác tại Cộng hoà Iraq.Chức danh Kỹ Sư

Năm1992:  Kỹ sư trưởng thí nghiệm tại công trình Thuỷ điện Vĩnh Sơn (Thuộc Trung tâm thí nghiệm TCT Sông Đà).

Năm 1993 -1994: Đảm nhận công tác kiểm tra chất lượng, XD tại trạm biến áp 500KV Pleiku.

Năm 1994 -1995: Đảm nhận công tác kiểm tra chất lượng tại công trình xây dựng nhà máy  xi măng Sông Đà - Yaly.

Năm1996 -1997: Trưởng phòng thí nghiệm xi măng Sông Đà - Yaly thuộc Trung tâm thí nghiệm Miền Trung.

Năm 1998 -1999: Phó phòng KTCL&ĐHSX Công ty sản xuất KDVTVT Sông Đà 16.

Tháng 11-1999: Trưởng phòng KTCL&ĐHSX Công ty KDVTVT Sông Đà 16.

Tháng 6 /2001 đến tháng5/2002: Phó Giám Đốc Nhà máy xi măng Sông Đà - Yaly.-(Trực thuộc công ty Sông Đà 3 )

Từ tháng 6 / 2002: Giữ chức vụ Phó Giám Đốc công ty xi măng Sông Đà - Yaly.

Từ tháng 11 / 2003: Giữ chức vụ UVHĐQT, phó giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà -Yaly. 

Từ tháng 2 -2004 đến nay: Giữ chức vụ UVHĐQT- Phó tổng Giám Đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy.
d- Ông : Vũ Văn Tiện - Phó Tổng giám đốc điều hành.

Giới tính 

: Nam.

Ngày tháng năm sinh : 15/10/1970.

Quê quán

: Trực Phú - Trực Ninh - Nam Định.

Địa chỉ thường trú 
: Nghĩa Hưng - Chư Păh - Gia Lai.

Số điện thoại

: 0593 845596  Di động:    0914 149403.

Trìng độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế nông nghiệp.

Trình độ văn 

: 10/10.

- Quá trình công tác :


Từ  1990- 1994 -  Học trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội.


Từ  1995 đến tháng 3/1997 - Công nhân tại Công ty chế biến Thủy sản xuất khẩu Vũng Tàu.


Từ tháng 4/1997 đến tháng 3/1998 - Nhân viên phòng kinh tế kế hoạch Công ty sản xuất kinh doanh vật tư vận tải Sông Đà 16 ( Nay là công ty CP xi măng Sông Đà Yaly).


Từ táng 4/1998 đến tháng 02/2003 - Tham gia lao động sản xuất tại xã IA ĐReng- Chư Sê - Gia Lai.


Từ  tháng 3/2003 đến tháng 3/2004 - Nhân viên Ban kinh tế kế hoạch Xí nghiệp Sông Đà 505.


Từ tháng 4/2004 đến tháng 9/2004 - Trưởng Ban Kinh tế kế hoạch Xí nghiệp Sông Đà 505.


Từ tháng 10/2004 đến tháng 10/2008 - Trưởng phòng kinh tế kế hoạch Công ty CP Sông Đà 505.


Từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2009  - Phó giám đốc Chi nhánh  555 Công ty CP Sông Đà 505.


Từ tháng 12/2009 đến tháng 4/2010  - Phó giám đốc, kiêm chỉ huy trưởng thi công đập tràn công trường Đồng Nai 3.


Từ  tháng 5/2010 đến tháng 7/2010- Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly.

Từ  tháng 7/2010 giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly.

Từ  tháng 11/2010 giữ chức Thành viên hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly.
3.2 Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc:

- Tiền lương của Tổng giám đốc được trả theo Quyết định của Hội đồng quản trị; Bao gồm lương cơ bản, tiền lương năng suất dựa trên việc thực hiện hợp đồng thuê Tổng giám đốc được ký kết giữa HĐQT và Tổng giám đốc điều hành.

- Tiền thưởng tuỳ thuộc vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.

Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động:

Trong năm 2011 Công ty đã quan tâm đến chiến lược đào tạo con người, đặc biệt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và lĩnh vực lao động lành nghề đã được quan tâm hàng đầu, việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao; Tổ chức thi nâng bậc thợ bậc cao cho 125 công nhân kỹ thuật.
4. Thông tin cổ đông và Quản trị Công ty:
a- Hội đồng quản trị:

a.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên; trong đó 02 thành viên hoạt động độc lập với Công ty, 01 thành viên là Tổng giám đốc, 02 thành viên là phó Tổng giám đốc Công ty.

Ban kiểm soát : Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên; trong đó 01 thành viên hoạt động độc lập với Công ty; 02 thành viên là Trưởng phòng kinh doanh và Trưởng phòng tổ chức - hành chính kiêm nhiệm. 
a.2. Hoạt động của HĐQT Công ty:

Kịp thời ban hành đầy đủ các quy chế, quy định để đơn vị đi vào hoạt động ổn định  theo mô hình mới - Công ty cổ phần;

Chỉ đạo ổn định công tác tổ chức, phê duyệt cơ cấu mô hình tổ chức sản xuất của Công ty phù hợp với thực tế SXKD và điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty;

Tổ chức họp thường kỳ hàng quý kiểm điểm công tác SXKD quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và thông qua kế hoạch SXKD, các biện pháp thực hiện kế hoạch. Thông qua Nghị quyết của HĐQT để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

Phát hiện kịp thời và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người lao động trong Công ty nên trong năm qua không có đơn thư tố cáo, khiếu nại của CBCNV.

Chỉ đạo đơn vị hiện công bố thông tin của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà IaLy được thực hiện theo đúng các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính ; UBCKNN về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và hướng dẫn quy định đăng ký giao dịch chứng khoán và công bố thông tin bất thường của tổ chức đăng ký giao dịch chứng khóan tại TTGDCK Hà Nội.

a.3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

Mỗi thành viên trong Hội đồng quản trị độc lập không điều hành được phân công phụ trách một số lĩnh vực, và chịu trách nhiệm  trước Hội đồng quản trị về lĩnh vực đó.      

a.4. Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT Công ty: 

Hội đồng quản trị công ty có 5 thành viên nên không thành lập các tiểu ban mà mỗi thành viên sẽ phụ trách một số lĩnh vực, cụ thể như sau:

*Ông: Khương Đức Dũng  - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về mọi mặt hoạt động của Công ty và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực :

- Tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của đại hội cổ đông, các Quyết định của HĐQT và các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh hàng năm và các dự án đầu tư của Công ty.

- Phê duyệt chiến lược phát triển Công ty.

- Phê duyệt cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ và đào tạo, công tác đổi mới phát triển doanh nghiệp.
Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động SXKD của Công ty và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực :

- Tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của cấp trên, Hội đồng quản trị Công ty và các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Xây dựng phương án cơ cấu Tổ chức, công tác cán bộ và đào tạo, công tác đổi mới phát triển doanh nghiệp.

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý của Công ty.

- Tài chính, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

- Thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách đối với người lao động.

- Đầu tư định hướng phát tiển của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch SXKD của Công ty; Thu hồi vốn và công nợ.

- Trật tự an ninh, văn hoá xã hội.

- Các công tác khác theo đúng qui định.
*Ông: Nguyễn Văn Hiếu  - Thành viên HĐQT

- Quản lý tài chính, kinh tế kế hoạch.

- Đơn giá, giá thành sản phẩm, định mức đơn giá nội bộ.
- Quản lý cổ đông.
- Kế hoạch ngắn hạn ( tháng, quý ).
*Ông: Đỗ Quang Trung - Thành viên HĐQT

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau  :

- Phát triển sản xuất của Công ty.

- An toàn bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, môi trường.

- Quản lý thiết bị, cơ giới, cơ khí, vật tư.

- ứng dụng khoa học công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Quản lý Hệ thống chất lượng ISO 9001 –2000.
- Phòng chống cháy nổ, bão lụt, bảo vệ quân sự.

* Ông: Nguyễn Hải Sơn - Thành viên HĐQT

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau :

- Hoạch toán kinh doanh.

- Thu vốn và công nợ nội bộ.

- Quản lý chi phí nội bộ.

- Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

* Ông: Vũ Văn Tiện - Thành viên HĐQT

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau :

- Tham gia chỉ đạo công tác kinh doanh vật tư, vận tải tại các công trình thuỷ điện.

- Công tác định mức, đơn giá trong kinh doanh.

- Các định hướng mở rộng phát triển sản xuất tại nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

a.5 Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị của Công ty:

- Tăng cường hơn nữa việc đánh giá giám sát hoạt động điều hành của ban Tổng giám đốc Công ty.

- Tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư cả về đầu tư ngắn hạn và dài hạn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

b.  Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2011 việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã thực hiện quá trình kiểm soát, theo dõi giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011. Thông qua việc nghiên cứu kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở các Quyết định, Quy định, văn bản về quản lý hiện hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty, chấn chỉnh kịp thời các vấn đề tồn tại trong việc ban hành các chế độ quy định, công tác hạch toán kế toán. Vì vậy mà hoạt động của đơn vị trong năm qua không có xảy ra các sai sót trọng yếu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

c. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí khác cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quy chế tạm thời trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký hội đồng quản trị cụ thể như sau:

*/ Chế độ được hưởng:

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty đang hoạt động kiêm nhiệm được hưởng lương, các quyền lợi khác và đóng bảo hiểm  xã hội tại đơn vị mình đang công tác.

Mức thù lao được tính trên cơ sở lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được hàng quý.

Mức thù lao của Trưởng ban kiểm soát được hưởng tương đương mức thù lao của Uỷ viên HĐQT.

Mức thù lao của Thư ký HĐQT  được hưởng tương đương mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát.

Tiền thù lao được trả theo năm.

*/ Cách tính thù lao:

 Nguyên tắc: Xác định thù lao trên cơ sở lợi nhuận đạt được trong năm.

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty > 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao + lương của HĐQT và BKS là: 816.000.000 đồng. 
- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty < 100% kế hoạch, mức thù lao + lương của HĐQT và BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách nếu đã được hưởng lương tại Công ty thì không được hưởng thù lao.

*/ Điều kiện được hưởng thù lao: Hoàn thành nhiệm vụ được giao

*/ Tổ chức thực hiện:

Tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được trả hàng quý.

Tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được hạch toán vào chi phí quản lý của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: 

Số lượng: 09/09 người có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.
d. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các thành viên HĐQT: 

*/ Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT:
Ông Khương Đức Dũng - Thành viên HĐQT Công ty nắm giữ 1.050.000 cổ phiếu của Tập đoàn Sông Đà chiếm tỷ lệ 23,3% tổng số vốn điều lệ của Công ty; sở hữu cá nhân là: 3.000 cổ phiếu.
Ông Đỗ Quang Trung - Thành viên HĐQT Công ty nắm giữ 450.000 cổ phiếu của Tập đoàn Sông Đà chiếm tỷ lệ 10% tổng số vốn điều lệ của Công ty; sở hữu cá nhân là: 2.000 cổ phiếu.
Ông Nguyễn Hải Sơn - Thành viên HĐQT Công ty nắm giữ 450.000 cổ phiếu của Tập đoàn Sông Đà chiếm tỷ lệ 10% tổng số vốn điều lệ của Công ty; sở hữu cá nhân là: 2.000 cổ phiếu .
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên HĐQT Công ty nắm giữ 450.000 cổ phiếu của Tập đoàn Sông Đà chiếm tỷ lệ 10% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

Ông Vũ Văn Tiện - Thành viên HĐQT sở hữu cá nhân là: 2.000 cổ phiếu .
VI. Các dự liệu thống kê về cổ đông:

* Cổ đông trong nước: 

- Thông tin chi tiết về cổ đông trong nước: Gồm  675 cổ đông; trong đó có 673 cổ đông là các thể nhân và 02 cổ đông là pháp nhân.

- Thông tin chi tiết về 05 cổ đông lớn theo nội dung: Tên; địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông là thể nhân). Ngành nghề hoạt động (cổ đông tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trong Công ty. Bao gồm ; 

- Tập đoàn Sông Đà, nhà G10, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội; số cổ phiếu nắm giữ 2.400.000 cổ phiếu tương đương 24 tỷ đồng, chiếm 53.3% trên tổng vốn điều lệ của Công ty.
- Trần Quang Huy - 22/C4 Ngô Quyền - phường Thống Nhất - TP Vũng Tàu: số cổ phiếu nắm giữ: 305.200 cổ phiếu, chiếm 6,78% Vốn điều lệ Công ty.
- Đinh Đức Vân - 112 Lê Lợi - TP Pleiku - tỉnh Gia Lai: số cổ phiếu nắm giữ: 105.900 cổ phiếu, chiếm 2,35% Vốn điều lệ Công ty.
- Vương Thanh Tùng - 27B1- KTT E918 Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội: số cổ phiếu nắm giữ: 62.600 cổ phiếu, chiếm 1,39% Vốn điều lệ Công ty.

- Quách Thị Thương - 12 ngách 445/65 Nguyễn Khang - Cầu Giấy Hà Nội: số cổ phiếu nắm giữ: 43.600 cổ phiếu, chiếm 0,97% Vốn điều lệ Công ty.
* Cổ đông nước ngoài: 
- Thông tin chi tiết về cổ đông nước ngoài: Gồm  09 thể nhân chủ yếu là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Nơi nhận:

- UBCN NN;

- Sở GD chứng khoán Hà Nội;

- Công ty mẹ (Tập đoàn Sông Đà);

- Các TV HĐQT Cty;

- Ban kiểm soát Cty;

- Ban TG§ Cty.
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